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I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty được thành lập từ năm 1970 với tên gọi ban đầu là “Công ty Xây dựng Xuân Hoà”, sản phẩm của Công ty không chỉ tập trung ở khu vực Xuân Hòa mà lan rộng ra các khu vực phụ cận. Thực hiện phương châm vừa sản xuất kinh doanh vừa xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật và công nhân, đến nay qua nhiều lần cải tiến tổ chức, Công ty đã có cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tháng 12/1989 Bộ Xây dựng ra quyết định đổi tên Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng nhà ở tấm lớn số 2 thành Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng số 2 là Doanh nghiệp hạng 1 trực thuộc Bộ Xây dựng với gần 2000 cán bộ công nhân viên và 7 đơn vị thành viên.

Thực hiện Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước. Ngày 15/4/1995 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 275/BXD-TCLĐ về việc chuyển Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng số 2 trực thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam.

Ngày 9/6/1995 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 618/BXD-TCLĐ về việc đổi tên Xí nghiệp Liên hợp Xây dựng số 2 thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam thành Công ty Xây dựng số 2 gồm 3 xí nghiệp và 3 chi nhánh tại các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai.

Ngày 29/9/2003 Bộ Xây dựng có quyết định số 1284/QĐ-BXD chuyển đổi Công ty hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tên gọi là Công ty cổ phần Xây dựng số 2.

Ngày 27/10/2003 Công ty chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003086 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, vốn điều lệ đăng ký là 10.000.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ vốn Nhà nước là 51%.

Theo Báo cáo kiểm toán về báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn A&C, đến ngày 17/10/2006, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng số 2 đã tăng lên 20.000.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần sửa đổi lần thứ 1 do sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28 tháng 11 năm 2005.

Ngày 29/11/2006 Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội có Quyết định số 45/QĐ - TTGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 2. Ngày 11/12/2006 cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (VC2) chính thức giao dịch trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 26/06/2007 UBCKNN đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 118/UBCK-ĐKCB, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 phát hành thêm 1.205.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu), tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 32,05 tỷ đồng. Cho đến ngày 05/10/2007, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 đã hoàn tất đợt chào bán, báo cáo UBCKNN và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên TTGDCK Hà Nội.

Ngày 30/11/2007 UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 240/UBCK-GCN, chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 phát hành thêm 1.795.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu), tăng vốn điều lệ từ 32,05 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Cho đến ngày 21/03/2008, Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 đã hoàn tất đợt chào bán, báo cáo UBCKNN và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên TTGDCK Hà Nội.

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Công ty đã đạt được:

- Năm 1973 : Huân chương Chiến công hạng 3

- Năm 1978 : Huân chương Lao động hạng 3

- Năm 1998 : Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Năm 2003 và 2004: Bộ Xây dựng tặng Bằng khen “tập thể lao động xuất sắc”.

- Năm 2005 - 2006 : Công ty nhận cờ thi đua xuất sắc Ngành Xây dựng, tập thể lao động xuất sắc.

- Năm 2008: Công ty là 1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu có cổ phiếu niêm yết trên TTGDCK Hà Nội vinh dự đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến tham dự lễ khai trương giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhân dịp năm mới 2008.

- Năm 2008: Công ty là 1 trong 3 doanh nghiệp đã nhận kỷ niệm chương của TTGDCK Hà Nội về thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin trong năm 2007.
Cùng nhiều Bằng khen, Giấy chứng nhận Huy chương vàng các công trình thi công.
2. Quá trình phát triển

* Ngành nghề kinh doanh

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông đường bộ các cấp, cầu cống, thủy lợi, bưu điện, nền móng, các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, các công trình đường dây, trạm biến thế điện đến 110 KV; Thi công san đắp nền móng, xử lý nền đất yếu; các công trình xây dựng cấp thoát nước; lắp đặt đường ống công nghệ và áp lực, điện lực.
- Xây dựng phát triển nhà, kinh doanh bất động sản.
- Sửa chữa, thay thế, lắp đặt máy móc thiết bị, các loại kết cấu bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình (thang máy, điều hòa, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước).
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi, gạch, ngói, xi măng, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm và các loại vật liệu xây dựng khác dùng trong xây dựng, trang trí nội thất).
- Tư vấn đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, lập dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, quản lý dự án.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, nguyên liệu sản xuất, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị tự động hóa, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải.
- Đại lý cho các hãng trong và ngoài nước kinh doanh các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng. 

*Tình hình hoạt động

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007

	1
	Tổng sản lượng
	1.000 đồng
	227.313.000
	291.269.000
	414.847.000
	474.920.000

	2
	Tổng doanh thu
	1.000 đồng
	181.498.883
	231.625.101
	393.259.936
	460.567.181

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	1.000 đồng
	9.587.218
	12.524.603
	27.765.719
	42.665.661

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	1.000 đồng
	9.197.250
	10.921.808
	20.563.012
	32.785.983

	5
	Vốn điều lệ
	1.000 đồng
	10.000.000
	11.185.200
	20.000.000
	32.050.000

	6
	Nộp ngân sách NN
	1.000 đồng
	4.761.890
	10.468.164
	34.811.000
	44.004.822

	7
	Thu nhập người lao động ( tháng )
	1.000 đồng
	1.501
	1.800
	2.110
	2.410


3. Định hướng phát triển

* Mục tiêu
Trở thành nhà thầu đẳng cấp đủ điều kiện và trình độ đấu thầu các gói thầu Quốc tế, xây dựng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật đủ mạnh để nâng cao tỷ lệ các công trình tổng thầu thiết kế và thi công. 
Đa doanh, đa dạng hoá sản phẩm, trước mắt nắm bắt cơ hội trở thành nhà đầu tư kinh doanh bất động sản và một số lĩnh vực khác khi thời cơ xuất hiện. 

Phát triển công ty theo hướng công ty mẹ, công ty con nhằm chuyên môn hoá các ngành kinh doanh. Đầu tư tài chính vào các công ty con và các công ty liên kết nhằm tối đa hoá lợi nhuận và thế mạnh thương hiệu VINACONEX.

Các biện pháp thực hiện :

Kiện toàn bộ máy quản lý và quy trình quản lý của Công ty, với phương châm giao việc đi đôi với trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi.

Tăng cường công tác đào tạo, bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu và quản lý dự án, quản lý tài chính, cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo kỹ sư tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tổ chức các lớp học ngoại ngữ ngoài giờ ngay tại Công ty. Thu hút và khuyến khích nhân tài bằng các chính sách như nâng cao thu nhập, cổ phiếu thưởng, bán căn hộ trả góp...tạo nhiều cơ hội cho các cán bộ trẻ thăng tiến.

Triển khai việc điện tử hoá các khâu quản lý trong Công ty, chú trọng việc nối mạng các công trường trọng điểm với Công ty, áp dụng đồng bộ các modul phần mềm ERP để quản lý tốt hơn các nguồn lực của Công ty.

Tăng cường công tác tiếp thị và thu thập thông tin để tìm các cơ hội đầu tư bất động sản, đầu tư với nhiều hình thức linh hoạt như: tự đầu tư, liên doanh, liên kết. Thực hiện hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm lực nhằm nâng cao hiệu quả của các Dự án. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư các dự án văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê, khu đô thị mới, khu Công nghiệp tại TP Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc,  Hưng Yên, Hà Tây và các tỉnh thành phố khác có lợi thế. 

Tìm kiếm và thực hiện các cơ hội đầu tư vào các công ty khác thông qua sàn giao dịch chứng khoán, và đấu giá cổ phần. Tiếp tục tham gia góp vốn vào các Dự án đầu tư của Tổng công ty.

Phát hành cổ phiếu ra công chúng để thu hút vốn đầu tư, mỗi đợt phát hành được gắn với dự án đầu tư cụ thể để quản lý và phát huy hiệu quả vốn đầu tư và giữ lòng tin của cổ đông.

Tiếp tục việc đầu tư xe, máy, thiết bị để tăng cường năng lực thi công xây lắp của Công ty. Đẩy mạnh việc sản xuất vật liệu vây dựng như Bê tông thương phẩm, dự án đầu tư mỏ đá tại Vĩnh phúc, các nhà máy sản xuất gạch nung...

II.  BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2007
Căn cứ Phương án sản xuất kinh doanh đã được thông qua Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu đã nêu ra, cụ thể :
· Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:
474,920/456,330 tỷ đồng = 104,07%
· Tổng Doanh thu : 


460,567/404,180 tỷ đồng = 113,95%
· Lợi nhuận trước thuế:

   
42,665/25 tỷ đồng  = 170,66%
Hội đồng Quản trị thường xuyên theo sát, đề ra phương hướng, góp ý kiến với Ban lãnh đạo Công ty thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 32,05 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị đã tìm ra nhiều biện pháp tích cực để chỉ đạo góp phần vào thắng lợi chung của Công ty, hoạt động SXKD ổn định, hiệu quả, bảo toàn được vốn, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước đầy đủ.
Chỉ đạo đầu tư, mở rộng sản xuất theo hướng đa doanh đa dạng hoá ngành nghề, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh cho Công ty.

Trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạnh SXKD năm 2008, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Chỉ đạo thực hiện triển khai các Dự án lớn đã được thông qua như : Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 52 Lạc Long Quân – Tây Hồ - Hà Nội, Dự án Khu nhà ở để bán tại Quang Minh - Mê Linh - Vĩnh Phúc, Dự án Khu đô thị mới Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội…
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

	Các chỉ tiêu chủ yếu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2007
	Thực hiện năm 2007
	% TH so với KH 2007

	I. Tổng giá trị SXKD
	Tr. đồng
	456.330
	474.920
	104,07

	1. Giá trị xây lắp
	Triệu đồng
	384.000
	407.177
	106,04

	2. GT SXCN, VLSX 
	Triệu đồng
	20.190
	14.549
	72,06

	3. Giá trị SXKD nhà, ĐT & hạ tầng kỹ thuật
	Triệu đồng
	52.140
	53.194
	102,02

	II. Tổng Doanh thu
	Triệu đồng
	404.180
	460.567
	113,95

	III. Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	25.000
	42.665
	170,66

	 - Tỷ suất lợi nhuận/Tổng doanh thu
	%
	6,19
	9,26
	149,77

	IV    Lãi cổ tức
	%
	17,5
	17,5
	100%

	V. KhÊu hao TSC§
	Triệu đồng
	5.300
	5.488
	103,55

	VI. Thực hiện nghĩa vụ với NSNN
	Triệu đồng
	34.247
	44.004
	128.49

	VII.Thu nhập bình quân người/tháng
	Triệu đồng
	2,22
	2,41
	108,56


III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Báo cáo tình hình tài chính

	 
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007

	1
	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	 
	 

	- 
	Khả năng thanh toán hiện hành
	1,22
	1,37

	-
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	1,13
	1,24

	-
	Khả năng thanh toán nhanh
	0,28
	0,32

	2
	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	 
	 

	-
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản
	90,27
	90,01

	-
	Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản
	9,73
	9,99

	-
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn
	82,22
	72,93

	-
	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn
	17,78
	27,07

	3
	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	 
	 

	-
	Vòng quay tổng tài sản (DT thuần/Tổng TS bq)
	1,48
	1,39

	-
	Vòng quay TSCĐ (DT thuần/TSCĐ bq)
	24,88
	22,99

	-
	Vòng quay vốn lưu động (DT thuần/TSLĐ bq)
	1,62
	1,54

	-
	Vòng quay các khoản phải thu (DT thuần/ Phải thu bq)
	4,39
	3,63

	-
	Vòng quay các khoản phải trả (DT thuần/ Phải trả bq)
	1,79
	1,83

	-
	Vòng quay hàng tồn kho 
	3,84
	4,42

	
	(Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)
	
	

	4
	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	 
	 

	-
	Hệ số LN sau thuế / DT thuần (%)
	5,38%
	7,11%

	-
	Hệ số LN sau thuế / Vốn chủ sở hữu (%)
	42,75%
	43,50%

	-
	Hệ số LN sau thuế / Tổng tài sản (%)
	7,55%
	9,88%

	-
	Hệ số LN từ hoạt động SXKD / DT thuần (%)
	6,32%
	8,59%

	5
	Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần
	 
	 

	-
	Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng/cổ phần)
	10.548
	13.917

	-
	Giá trị sổ sách của cổ phần (đồng/cổ phần)
	24.675
	31.981

	-
	Số lượng cổ phần lưu hành (tại thời điểm 31/12/N)
	2.000.000
	3.205.000

	
	Trong đó: Cổ phiếu phổ thông
	2.000.000
	3.205.000

	-
	Cổ tức
	17%
	17,5%


2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

                  ĐVT: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Thực hiện năm 2006
	kế hoạch năm 2007
	Thực hiện năm 2007
	% TH 2007 so với KH 2007
	Tăng trưởng so với TH năm 2006 (%)

	1. Tổng giá trị SXKD
	414.847
	456.330
	474.920
	104,07
	14,48

	2. Tổng Doanh thu
	393.259
	404.180
	460.567
	113,95
	17,12

	3. Lợi nhuận trước thuế
	27.765
	25.000
	42.665
	170,66
	53,66

	4. Vốn chủ sở hữu
	49.821
	50.000
	103.886
	207,77
	108,52

	Tỷ suất LN/ Tổng DThu (%)
	7,06
	6,19
	9,26
	149,77
	31,16

	Tỷ suất LN/ Vốn CSH (%)
	55,73
	50,00
	41,07
	82,14
	-26,31

	5. Lãi cổ tức (%)
	17
	17,5
	17,5
	100%
	2,94

	6. KhÊu hao TSC§
	4.951
	5.300
	5.488
	103,55
	10,85

	7. Thực hiện với NSNN
	34,811
	34.247
	44.004
	128.49
	26,41

	8.Thu nhập BQ người/tháng
	2,11
	2,22
	2,41
	108,56
	14,22


Qua phân tích những số liệu trên có thể thấy các chỉ tiêu tài chính năm 2007 đều có sự tăng trưởng cao so với năm 2006 là do những nguyên nhân chủ yếu sau:
- Uy tín và thương hiệu Vinaconex . No2  trên thị trường tiếp tục được khẳng định và ngày càng nâng cao thông qua giá trị sản lượng và doanh thu tăng với mức tăng trưởng so  với năm 2006 từ 14% đến 17%, đặc biệt thông qua mã chứng khoán VC2 được hàng triệu các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến như một trong những doanh nghiệp có hiệu quả SXKD cao nhất trên thị trường niêm yết cổ phiếu tập trung và là một trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu niêm yết cổ phiếu trên TT GDCK Hà Nội.
- Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân của Công ty không ngừng trưởng thành cả về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp điều hành, tổ chức sản xuất, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của SXKD. Nguồn nhân lực trẻ, được đào tạo đầy đủ, cơ bản, có trình độ, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, đoàn kết và có tinh thần trách nhiệm  cao là nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai của Vinaconex.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

Để đạt được kết quả như trên, trong năm 2007, từng bộ phận, từng mảng công tác của Công ty đã có những nỗ lực nhất định, có thể tóm tắt các phần việc chính như sau:

3.1. Công tác kế hoạch, quản lý dự án và đấu thầu:

a. Công tác kế hoạch:
Nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch và báo cáo kế hoạch luôn luôn được coi là một trong những yếu tố tiên quyết làm nên sự thành công của một doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong năm 2007 vừa qua, Công ty cổ phần xây dựng số 2 (CTCPXD số 2) đã thực hiện tốt mặt công tác này.

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Ban Giám Đốc đã sát cánh cùng các Phòng ban, bộ phận liên quan rà soát việc thực hiện kế hoạch năm 2006, kiểm tra chính xác khối lượng dở dang, khối lượng chuyển tiếp, lường trước được yếu tố thị trường và đã xây dựng được kế hoạch tổng thể và chi tiết cho năm 2007. Công ty đặc biệt chú trọng tính khả thi của việc xây dựng kế hoạch. Phương châm của Công ty là không đặt ra kế hoạch quá cao để phải cố gắng quá sức, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD, cũng không đặt kế hoạch thấp để vượt xa mức đề ra lấy đó làm thành tích. 

Khi đã xây dựng được nhiệm vụ kế hoạch mang tính khả thi cao, công ty đã triển khai kế hoạch một cách đồng bộ, xuyên suốt. Cả bộ máy sản xuất từ Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, chi nhánh, đến các tổ đội sản xuất trực tiếp luôn bám sát tiến độ, kế hoạch chi tiết đã vạch ra và thực hiện một cách nghiêm túc. Công tác báo cáo kế hoạch được duy trì thường xuyên về công ty, qua đó, Ban lãnh đạo công ty luôn nắm bắt được sát sao tình hình và có những biện pháp điều chỉnh kịp thời.

Trong năm 2007, Công ty cũng đã thường xuyên thực hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định của Tổng công ty và Cục thống kê Hà Nội. 

Trong năm 2007, một trong những mặt còn tồn tại trong kế hoạch của công ty là công tác xây dựng hệ thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9000. Do tính chất công việc đặc thù, triển khai nhiều dự án lớn, thời gian cũng như công tác chỉ đạo dành cho công việc này chưa được quan tâm đúng mức. Công ty sẽ phấn đấu quyết tâm xây dựng thành công và được cấp chứng chỉ hệ thống QLCL ISO 9000 trong nửa đầu của năm 2008.
. b.  Công tác đấu thầu :

Trong năm 2007 vừa qua, ngoài các công trình do Tổng công ty giao, với thương hiệu Công ty cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex 2, Công ty đã chủ động tìm kiếm, khai thác các dự án, các công trình để chào giá, đấu thầu. Với sự nỗ lực cao, Công ty đã đấu và thắng thầu với tỷ lệ tương đối cao:

- Số công trình tham gia đấu thầu, chào giá
: 40 công trình.

- Số công trình trúng thầu



: 24 công trình. Đạt tỷ lệ  60%.

- Giá trị trúng thầu




: 518,7 tỷ.      

 Trong đó các công trình nước ngoài là
: 480 tỷ.
Cùng với thương hiệu Vinaconex, Công ty đã mạnh dạn đẩy mạnh công tác tiếp thị. Đối với các công trình có vốn đầu tư trong nước, công ty cố gắng khai thác thông tin về công trình từ trong quá trình lập dự án, thiết kế... để đưa vào kế hoạch đấu thầu. Đối với các công trình có vốn đầu tư nước ngoài, tận dụng lợi thế đã có quan hệ, uy tín từ trước, Công ty luôn tranh thủ các mối quan hệ, bám sát các công trình từ khi hình thành dự án, cùng với các nhà đầu tư, các nhà thầu chính nước ngoài tham gia lập dự án, chào giá, đấu thầu... , tư vấn cho họ các điều kiện đặc thù của thị trường Việt nam. Qua đó, họ luôn đánh giá cao sự hợp tác của chúng ta và sẵn sàng mời làm đối tác khi có điều kiện.

Công tác triển khai đấu thầu bước đầu được chuyên môn hoá từ các khâu tính toán khối lượng, khảo sát thị trường, xây dựng giá, lập biện pháp thi công, hồ sơ năng lực, pháp lý... Công tác xây dựng đơn giá luôn là yếu tố tiên quyết trong công tác đấu thầu, Công ty thường xuyên nắm bắt thông tin thị trường, xây dựng đơn giá hợp lý, linh hoạt trong khâu áp dụng định mức, đơn giá nhà nước vào việc xây dựng giá thành, tránh hiện tượng áp dụng một cách máy móc, dập khuôn. Ngoài ra Công ty còn phối hợp cùng Trung tâm đấu thầu và QLDA của Tổng công ty tham gia đấu và thắng thầu nhiều dự án.

c. Công tác chỉ đạo thi công, quản lý chất lượng công trình:
Rút ra được những bài học kinh nghiệm trong việc điều hành sản xuất từ các năm  trước, Công ty đã đẩy mạnh được công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công từng công trình, từng hạng mục công trình. Công ty luôn duy trì sự quản lý bằng nhiều hình thức khác nhau.
Việc giám sát, quản lý chất lượng, tiến độ công trình được phân công cụ thể từ các đồng chí Phó Giám Đốc đến các nhân viên phòng chức năng, ban điều hành. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra hiện trường hàng tuần, họp giao ban với Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, Ban QLDA để kịp thời nắm bắt tình hình, có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt nếu cần thiết.

Đối với những công trình có giá trị, quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, công ty đã thành lập mô hình các Ban điều hành trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, đôn đốc kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, thanh quyết toán, thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu nội bộ. Mô hình này sẽ tự dần hoàn thiện và phát huy vai trò khi công ty triển khai nhiều dự án lớn. 

Với các công trình còn lại và gần địa bàn Hà nội, Công ty duy trì kiểm tra hiện trường, duy trì tốt công tác nghiệm thu nội bộ. 

Một số công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, tính chất phức tạp, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với đội thi công, tham khảo các đơn vị khác lập biện pháp thi công, tiến độ chi tiết và tuân thủ tuyệt đối trong quá trình thi công. 

Các nguồn vật tư chính đưa vào sử dụng cho công trình đều được công ty giám sát chặt chẽ về chất lượng, số lượng, giá cả thông qua các hợp đồng cung cấp mà công ty trực tiếp ký kết. 

Công ty thường xuyên duy trì chế độ báo cáo tuần về tình hình thi công, thanh quyết toán để lãnh đạo công ty nắm bắt và có biện pháp điều chỉnh kịp thời khi cần thiết.

Trong quý IV năm 2007 tình hình thị trường có nhiều biến động, đặc biệt là giá vật tư thép tăng nhanh, tuy vậy Công ty đã có biện pháp chuyển tiền đặt hàng để giữ giá. Với các dự án lớn việc làm này đảm bảo chủ động về tiến độ, kiểm soát được chất lượng, đảm bảo an toàn về kinh tế. 

d. Công tác chi trả tạm ứng, thanh quyết toán công trình:

Để có được một bộ máy điều hành sản xuất thi công hoàn chỉnh, tính cơ động cao, hoạt động có hiệu quả, ngoài công tác giám sát, điều hành thi công, quản lý chất lượng, tiến độ công trình, công tác chi trả tạm ứng, công tác thu hồi vốn cũng là một phần không thể tách rời. Trong năm 2007, các mặt công tác này được thể hiện cụ thể như sau:

- Công tác tạm ứng, thanh toán cho các Đơn vị trực tiếp sản xuất về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu cần thiết, đảm bảo được tiến độ, chất lượng công trình. Công ty thường xuyên theo dõi, lập sổ theo dõi chi tiết tạm ứng, thanh toán cho từng công trình. Việc chi trả tạm ứng được căn cứ trên khối lượng thi công thực tế và cân đối trên giá trị được Chủ đầu tư thanh toán. Việc cân đối, kiểm soát khối lượng, giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị máy móc, nhân công đã được thực hiện.

- Đối với công tác lập hồ sơ thanh quyết toán, thu hồi vốn, Công ty đã phân công cụ thể từng công trình cho từng đồng chí Phó giám đốc, các đồng chí lãnh đạo và nhân viên các phòng ban chức năng liên quan theo dõi đôn đốc. Trong các buổi giao ban kế hoạch hàng tuần, tháng, quý, Công ty luôn đề cao mặt công tác này, quán triệt tới từng bộ phận. Các công trình khi hoàn thành thi công từng hạng mục đều ngay lập tức phải lập hồ sơ thanh toán đệ trình Chủ đầu tư. Công ty yêu cầu các Đội thi công phải có đủ lực lượng cán bộ làm công tác thanh quyết toán. Với một số công trình có tính đặc thù riêng, phức tạp, Công ty đã bổ xung thêm lực lượng cán bộ có kinh nghiệm làm thanh quyết toán xuống hỗ trợ.

3.2. Công tác tài chính.
Năm 2007 đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Công ty, trong đó có công tác tài chính. Với tốc độ tăng trưởng cao: Doanh thu tăng 13,95%, lợi nhuận tăng 70,66%, vốn chủ sở hữu tăng 107,7% so với kế hoạch năm 2007. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu năm 2007 tăng 32%, hệ số thanh toán nhanh năm 2007 tăng 14,3% so với năm 2006 đã nâng cao vòng quay của đồng vốn trong SXKD, từ đó giảm lãi vay ngắn hạn. Phòng Tài chính kế toán phối hợp với các Phòng ban trong Công ty đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn. Công tác thu hồi vốn đã thể hiện trong chỉ tiêu doanh thu cao, là tiền đề cho việc cung ứng vốn thi công, đồng thời giảm lãi vay ngân hàng, nâng cao hiệu quả SXKD.

Công tác  tài chính kế toán tiếp tục được kiện toàn, không để xảy ra hiện  tượng vi phạm các nguyên tắc, quy định về quản lý tài chính gây thất thoát và lãng phí cho Công ty, cụ thể :
- Về công tác hạch toán và báo cáo tài  chính : Số liệu phát sinh trong quá trình hoạt  động SXKD của Công ty luôn được cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý, cụ thể : Báo cáo tài chính năm đã được lập và được kiểm toán trong thời gian nhanh nhất với số liệu chính xác và không bị loại trừ. Đặc biệt Công ty đã chấp hành tốt quy định công bố thông tin định kỳ trên sàn giao dịch và năm 2007 Công ty được TT GD CK Hà Nội khen thưởng là một trong ba công ty trên sàn công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác nhất.
- Về công tác tín dụng ngân hàng : luôn đảm bảo đủ vốn phục vụ nhu cầu SXKD, không để xảy ra tình trạng phải ngừng sản xuất do thiếu vốn, Trong năm 2007, Công ty đã ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức 160 tỷ đồng với Ngân hàng công thương Cầu Giấy nhằm cung ứng vốn cho các dự án sắp tới và hạn mức 150 tỷ đồng với Ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long để thực hiện bão lãnh cho các công trình
- Về thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước : Công ty thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định của pháp luật, cụ thể : Số thuế phải nộp trong năm 2007 là 44.004 triệu đồng, số thuế đã nộp là 33.837 triệu đồng, số thuế phải nộp còn lại Công ty đã nộp Cục thuế Hà nội vào tháng 01/2008
· Năm 2007 Phòng Tài chính Kế toán kết hợp với các phòng ban trong Công ty dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 32,05 tỷ đồng. 
3.3. Công tác tổ chức lao động, công tác hành chính.

a) Công tác tổ chức sản xuất quản lý điều hành: 
 Công ty trú trọng củng cố bộ máy quản lý từ công ty đến các đơn vị nhằm tăng cường quản lý giám sát. Trong năm đã củng cố tổ chức và thành lập các đội mới, việc thành lập các tổ chức được vận dụng linh hoạt để chủ động quản lý điều hành với những công trình trọng điểm giá trị lớn, tiến độ nhanh như công trình khách sạn Hà nội PLaza, công trình khu công nghiệp đồng vàng... Công ty đã thành lập các Ban điều hành trực tiếp chỉ đạo. Trong năm cũng kiên quyết sử lý những đơn vị hoạt động kém hiệu quả, nhằm xây dựng mỗi đơn vị của Công ty trở thành một tổ chức mạnh. 
Ban lãnh đạo phân công chỉ đạo sát sao, các phòng ban có mối quan hệ chặt chẽ với các Đội ngay từ khi tham gia đấu thầu đến việc chỉ đạo giám sát thi công, trú trọng công tác hồ sơ thanh quyết toán, kiên quyết chỉ đạo thu hồi vốn nhanh, thanh toán dứt điểm các công trình. 
b) Công tác lao động – tiền lương:
 Tổng số lao động bình quân năm là 2435 người, cán bộ kỹ sư kỹ thuật 227 người, Trong năm tuyển mới 49 lao động : kỹ sư 31 người, CĐTC 9, Công nhân kỹ thuật 9. Lực lượng kỹ sư trẻ chiếm tỷ lệ cao. Mục tiêu của Công ty là xây dựng một đội ngũ cán bộ kỹ thuật đủ mạnh để thi công các công trình có giá trị lớn, kỹ mỹ thuật cao, trực tiếp giao dịch làm việc được với các chuyên gia nước ngoài. Trong năm đã cấp kinh phí đào tạo cho 98 kỹ sư, mở lớp đào tạo tại Công ty để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ...  cho CBKT, vì vậy hiệu quả công tác đạt được cao. 
Tổng quỹ tiền lương năm 2007 là 70,420 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt 2.410 đồng/tháng/người. Tiền lương CBNV khối cơ quan Công ty được chi trả cao. Phòng Tổ chức hành chính đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban điều động lao động, giám sát tình hình sử dụng lao động, tình hình chi trả tiền lương của các đơn vị, Công ty chỉ đạo kiên quyết không để tình trạng nợ đọng tiền lương kéo dài đối với người lao động. 

Thực hiện chế độ nộp BHXH, BH y tế, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghiêm túc kịp thời, đúng chế độ nhà nước quy định.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê, tháng 06 năm 2007 công ty chuyển trụ sở về dự án chung cư Xuân đỉnh, chỉ trong thời gian ngắn các phòng ban đã nhanh chóng ổn định nơi làm việc mới. 

* Đánh giá kết quả thực hiện:

- Năm 2007 Công ty tập trung chỉ đạo củng cố, ổn định tổ chức từ công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Chỉ đạo sâu sát, nắm bắt sử lý kịp thời các thông tin và đưa ra quyết định hợp lý trong quá trình chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD.

- Đội ngũ cán bộ dần được trẻ hoá, được trang bị kiến thức đáp ứng với  yêu cầu công việc.

Tồn tại: cần phân cấp cho các đơn vị một cách hợp lý trên cơ sở phát huy tối đa tính năng động tự chủ của các đơn vị, đảm bảo sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Công ty.

3.4. Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản.

3.4.1. Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc & VP cho thuê 

  a.  Địa điểm : 52 Lạc Long Quân – Tây Hồ – Hà Nội   

           b.  Các thông số cơ bản : 

          - Tổng mức đầu tư : 
70.057.000.000 đồng.
	Các thông số kỹ thuật
	Sở QHKT phê duyệt (Theo CV số 433/QHKT-P1 ngày 18/03/2007 )
	Ghi chú

	Tổng diện tích khu đất
	968,93 m2
	Đã bao gồm DT 69.2m2 mua thêm

	Diện tích xây dựng
	423,5 m2
	

	Mật độ xây dựng
	43,7%
	

	Hệ số sử dụng đất
	4,8 lần
	

	Tổng diện tích sàn
	4.664,4 m2
	

	Số tầng
	02 tầng hầm +12 tầng nhà+ 01 tầng lửng+ 01 tầng kỹ thuật
	


c. Tình hình thực hiện năm 2007.

+ Thoả thuận chuyên ngành:

- Thoả thuận chiều cao công trình, thoả thuận cấp thoát nước.

- Thoả thuận cấp điện, thoả thuận phóng chống cháy nổ và thoả thuận cam kết môi trường.

+ Thiết kế:

- Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 và phương án kiến trúc chỉnh sửa bổ sung

- Thiết kế cơ sở.

- Thiết kế kỹ thuật thi công phần ngầm, móng dưới cốt 0,00.

+ Thi công:

- Hoàn thành phần tường dẫn. Đang thi công tường vây và cọc Barret.

- Mặt bằng tổ chức thi công: Mặt bằng, điện, nước, hàng rào, nhà làm việc Ban quản lý.

+ Phần việc khác:

- Tổ chức đấu thầu và lựa chọn, Ký hợp đồng xong nhà thầu thi công thi công cọc nhồi và tường vây.

- Thành lập BQL dự án quản lý thi công toàn nhà.

- Lựa chọn xong các đơn vị tư vấn bước CB đầu tư: Giám sát, Bảo hiểm, Thiết kế, Thẩm tra…

3.4.2 Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Kim Văn, Kim Lũ 

a. Địa điểm: Phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai – Hà Nội.

b. Các thông số cơ bản:

 Tổng diện tích đất nghiên cứu: 

269.025 m2.



+ Đất xây dựng mới:


192.190 m2.



+ Đất hiện có (chỉnh trang):
  76.835m2.

c. Tình hình thực hiện năm 2007 :Hoàn thành công tác phê duyệt thiết kế Quy hoạch 1/500. Hoàn thành công tác công bố Quy hoạch tại Quận Hoàng Mai, Phường Đại Kim, hoàn thành Công tác Báo cáo tác động môi trường được UBND Thành phố phê duyệt.
3.4.3 Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tai Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội:

a. Địa điểm: Xóm 6 – Xã Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội.

b. Các thông số cơ bản: 

- Tổng diện tích đất nghiên cứu: 1.419,6 m2.
Trong đó:


+ Đất xây dựng đường (Chỉ giới đường đỏ):
   519,5 m2.



+ Đất xây dựng:
  



   900,1 m2.

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nhà chia lô 

c. Tình hình thực hiện năm 2007: 

- Bản vẽ đạc hiện trạng (có xác nhận của UBND xã Đông Ngạc), Bản vẽ xác định chỉ giới đường đỏ, Hoàn chỉnh Hồ sơ xin giao đất nộp Sở TN-MT, Có thông tin Quy hoạch do Sở QH-KT cấp.

3.4.4 Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở sinh thái và trồng cây gỗ quí:

a. Địa điểm: Xuân hoà - Mê Linh – Vĩnh Phúc.

b. Các thông số cơ bản:
- Tổng diện tích đất nghiên cứu: Khoảng 194.742 m2 (Thời gian thuê đến tháng 12/2039)

- Tổng mức đầu tư khoảng:
250 tỷ VNĐ.

c. Tình hình thực hiện năm 2007 :

- Được UBND Tỉnh Vĩnh Phúc cho phép Công ty CPXD số 2 lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh thái và trồng rừng phủ xanh đồi trọc trên diện tích 194.742 m2 .

- Lập bản đồ hiện trạng cho toàn bộ diện tích 194.742 m2  được xác nhận của Sở TN-MT.

3.4.5 Dự án: Khu đô thị sinh thái tại Quang Minh – Mê Linh - Vĩnh Phúc. 

a. Địa điểm: Xã Quang Minh, Huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc. 
b. Các thông số cơ bản: Tổng diện tích nghiên cứu của dự án = 21,98 ha. Tiến độ thực hiện: Quý II/2004 - Quý IV/2009.

c. Tình hình thực hiện năm 2007 :

- Tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng:Tính đến hết năm 2007 thì phần diện tích đã được đền bù giải phóng được là: 19,18 ha /21,98 ha đạt 87,3%.  Số diện tích chưa đền bù được là: 2,36 ha = 12,7 %.




- Phần khách hàng góp vốn xây thô là: 109 tỷ đồng / 187 tỷ đồng.

- Công tác thi công xây lắp và sản lượng đến 31/12/2007 là 80,15 tỷ đồng.


- Phản ánh doanh thu 42 lô biệt thự với lợi nhuận 20 tỷ đồng..
 3.4.6 Một số các dự án khác.

Công ty đang triển khai bước chuẩn bị đầu tư một số các dự án khác, khi có được quyết định đầu tư của các cấp chính quyền, Công ty sẽ lập Báo cáo, Tờ trình trình HĐQT quyết định cụ thể.

3.5. Công tác đầu tư chiều sâu, máy móc thiết bị.
*Đầu tư chiều sâu thiết bị :
Tổng giá trị đầu tư năm 2007 là 

:  4.280 triệu đồng


- 01 xe ô tô phục vụ thi công 

:     560 triệu đồng


- Cần trục tháp QTZ



 : 3.500 triệu đồng


- Cốp pha thép 



:     220 triệu đồng

*Quản lý sử dụng thiết bị phục vụ thi công :

- Hiệu quả sử dụng cốp pha giáo chống: 70%/năm so với KH

- Các thiết bị khác hầu như đều sử dụng có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ thi công và thu hồi giá trị khấu hao của thiết bị.

*Các công việc chưa làm được :

1. Chưa di chuyển trạm trộn bê tông về khu vực quanh Hà Nội ( chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất ). 

* Lý do :  - Do việc tìm thuê đất để đặt trạm trộn khó. 



     - Các Sở ban ngành địa phương không đồng ý cho đặt trạm trộn

2. Chưa hoàn thiện được thủ tục xin cấp mỏ đá mới tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để di chuyển mỏ đá Xuân Hoà vào vị trí đó

* Lý do : Các Sở, banh ngành của UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn đang trong giai đoạn xem xét, đánh giá để trình UBND tỉnh ra quyết định.
3.6. Công tác xã hội 
Trong năm các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công đều hoạt đông thường xuyên, đóng góp tích cực vào việc vận động quần chúng tham gia lao động sản xuất. CT cũng tích cực làm công tác từ thiện như :

- ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra : 89 triệu VNĐ

- ủng hộ quĩ vì người nghèo, chữ thập đỏ, phụng dưỡng Mẹ VN anh hùng, quĩ XD tượng đài Mẹ VN anh hùng, quĩ XD TT điều dưỡng thương binh nặng, hỗ trợ TCT xây dựng sân thể thao, ủng hộ UBND Phường Bưởi cải tạo sân đường với tổng số tiền : 373 triệu VNĐ

- Trợ cấp hộ nghèo, gia đình chính sách, khuyến học cho con em CBCNVC trong Công ty với số tiền : 65 triệu VNĐ

Tổng số tiền làm từ thiện, XH năm 2006 của CT là : 527 triệu VNĐ

Công ty còn vận động CBCNV hiến máu tình nguyện được 50 đơn vị máu.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2007, qua những phân tích và đánh giá tình hình như trên, Công ty đã xây dựng kế hoạch định hướng cho năm 2008 như sau:

4.1. Công tác kế hoạch, quản lý dự án và đấu thầu.


*. Công tác kế hoạch:


Rà soát thường xuyên công tác thực hiện kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, quý để có những biện pháp điều chỉnh kịp thời, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo nội bộ và báo cáo với các cơ quan chức năng cấp trên.

*. Công tác đấu thầu:

Phấn đấu đạt tỷ lệ thắng thầu: 62% với giá trị khoảng 300 tỷ. Trong đó, công trình có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 180 tỷ (60%).  

Ngoài những biện pháp tiếp thị truyền thống mở rộng thị trường, Công ty cần triệt để tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng công ty trong công tác triển khai kế hoạch, chủ động xin tham gia thi công các dự án đầu tư của Tổng công ty, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Trung tâm đấu thầu & QLDA (nay là VINACONEX E&C) và phòng thị trường cùng tham gia làm bài thầu ngay từ những bước đầu. 

Tập trung vào các công trình có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài, đặc biệt tập trung vào các công trình công nghiệp, nhà xưởng có thời gian thi công ngắn, thu hồi vốn nhanh. Củng cố và giữ vững quan hệ với một số đối tác là các Công ty nước ngoài, tạo nguồn việc ổn đinh cho Công ty như Shimizu, Nishimitsu, Tacobsen, Poslilama,..

Tập trung vào các dự án lớn, các dự án có tính đại chúng để nâng cao thương hiệu như: Trụ sở, Văn phòng... và một số công trình công cộng khác.

Chỉ dự thầu những dự án mà Chủ đầu tư tuân thủ đúng thủ tục đầu tư, có nguồn tài chính rõ ràng, kiên quyết không bỏ thầu thấp để có nguy cơ dẫn đến lỗ.

Kiện toàn bộ máy cán bộ tham gia công tác đấu thầu, đặc biệt là lực lượng cán bộ tính toán khối lượng, chuyên môn hoá cao các bộ phận tham gia làm hồ sơ đấu thầu.

*.Công tác chỉ đạo thi công, quản lý chất lượng công trình:

Duy trì công tác kiểm tra, giám sát tình hình thi công tại các công trình. Thường xuyên duy trì các mối liên lạc với Ban QLDA công trình, Chủ đầu tư để nắm bắt tình hình. Thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu nội bộ và chế độ báo cáo định kỳ.

Đối với các công trình do Tổng công ty giao, phải được coi là các công trình trọng điểm, phấn đấu hoàn thành tốt cả mục tiêu chất lượng cũng như tiến độ.


Thường xuyên rà soát lực lượng cán bộ, công nhân của các công trình để điều động kịp thời khi cần thiết.


Kiện toàn bộ máy cán bộ giám sát công trình, bổ sung, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kinh nghiệm cho lực lượng cán bộ trẻ bằng cách luân chuyển, đưa xuống thực tế tại hiện trường, cử đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

*.Công tác chi trả tạm ứng, thanh quyết toán công trình:

Hơn lúc nào hết trong lúc  thị trường nguyên nhiên vật liệu tăng đột biến công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ được đặc biệt quan tâm. Với chủ trương cho điều chỉnh hình thức hợp đồng, bù giá vật liệu của Nhà nước, Công ty vận dụng triệt để mối quan hệ tốt sẵn có với chủ đầu tư để cùng tháo gỡ khó khăn tránh rủi ro về kinh tế. 


 Kiểm tra, rà soát toàn bộ các hợp đồng kinh tế trong thời điểm thị trường có nhiều biến động.


Đối với công tác chi trả tạm ứng, trong năm 2008, Công ty sẽ triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác rà soát định mức vật tư, vật liệu, nhân công để có cơ sở thanh toán hợp lý hơn. 


Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ.

Thực hiện triệt để công tác thanh quyết toán công trình, thu hồi vốn từ khâu hồ sơ nghiệm thu, hoàn công. Yêu cầu các đội thi công nghiêm túc thực hiện việc bố trí cán bộ làm sơ thanh quyết toán. Có chế tài, thưởng, phạt rõ ràng với các đơn vị thực hiện tốt và không thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.

4.2. Công tác tài chính.

a. Kế hoạch :

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch năm 2008
	% tăng trưởng

	1
	Doanh thu 
	Triệu đồng
	480.761
	4,38

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	42.000
	-1,56

	3
	Vốn điều lệ
	Triệu đồng
	100.000
	100

	6
	KhÊu hao TSC§
	Triệu đồng
	5.683
	3,55

	7
	Thực hiện nghĩa vụ với NSNN
	Triệu đồng
	44.000
	-0,01

	8
	Cổ tức
	%
	18
	2,86

	9
	Thu Nhập bình quân đầu người
	Tr®/th¸ng
	2,6
	7,88


b. Biện pháp thực hiện :
Duy trì cơ chế quản lý tài chính đã và đang vận hành, thường xuyên rà soát lại các Hợp đồng kinh tế, hợp đồng khoán gọn, hợp đồng mua bán vật tư, tránh mất cân đối về tài chính, đồng thời thúc đẩy được tiến độ thi công công trình. Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, hạn chế khối lượng xây lắp dở dang, tình trạng đọng vốn, nợ khó đòi. Kiểm soát các khoản vay của các đội và chủ nhiệm công trình, sớm phát hiện và thông báo các dấu hiệu mất cân đối tài chính.



Tăng cường mở rộng quan hệ với các cơ quan tài chính, tín dụng tạo nguồn vốn cho  đầu tư phát triển. Tăng cường hơn nữa kênh trao đổi thông tin với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó xây dựng phương án tăng vốn, mở rộng quy mô hoạt động SXKD, nâng cao hơn nữa vị thế của Công ty trên thương trường, đề xuất Tổng Công ty ủng hộ và hỗ trợ Công ty về chỉ đạo chiến lược, định hướng kinh doanh cũng như việc hợp tác kinh doanh với các đơn vị thành viên khác trong Tổng.

Mở rộng thị trường vốn, thị trường tài chính, tổ chức lại cơ cấu nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và tương lai của doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty về việc thành lập Công ty mẹ – Công ty con. Công tác tài chính thực hiện khi được HĐQT xây dựng đề án sau:

+ Lộ trình tăng vốn của Công ty mẹ trên cơ sở mở rộng quy mô và nhu cầu vốn thực tế.

+ Nguyên tắc quản lý của Công ty mẹ đối với Công ty con, mối quan hệ giữa Công ty mẹ và các Công ty con, Công ty liên kết ( nếu có).

+ Sắp xếp lại các đơn vị SXKD trực thuộc các phòng ban hiện có trong đó đề cập lộ trình sắp xếp, quy mô và phương án hoạt động.

+ Định hướng, chiến lược đầu tư phát triển của Công ty mẹ, Công ty con.

+ Điều lệ hoạt động của Công ty mẹ, Công ty con.

4.3. Công tác tổ chức lao động, công tác hành chính.

- Sắp xếp tổ chức các đơn vị của công ty, xây dựng mô hình liên doanh liên kết theo hướng chỉ đạo của Tổng công ty trở thành công ty ty mẹ- công ty con.

- Xây dựng quy chế quản lý, mối quan hệ công ty mẹ- công ty con.

- Tăng cường sự chỉ đạo tập trung thống nhất, duy trì nâng cao năng lực của bộ máy quản lý điều hành của Công ty theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và trước pháp luật của nhà nước.

- Có chế độ đãi ngộ nhằm thu hút nhân tài, đặc biệt là kỹ sư trẻ làm việc ở các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo để nâng năng lực chuyên môn cho CBCNV nhằm thực hiện tốt công tác thi công, quản lý các dự án đầu tư cũng như các nhiệm vụ SXKD của công ty.

4.4. Công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản:

4.4.1. Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc & VP cho thuê 

- Tiếp tục thiết kế KTTC, lập Tổng dự toán toàn bộ công trình. Phê duyệt các nội dung liên quan.

- Thi công xong toàn bộ phần thô bao gồm 2 tầng hầm, 12 tầng ĐH + 1 tầng KT + 1 tầng KT + tum mái.

- Xây trát xong toàn bộ khối nhà, Điện nước, điều hoà, thông tin, PCCC xong phần đi các ống, đường dây kỹ thuật.

4.4.2. Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Kim Văn, Kim Lũ 

Tiếp tục làm việc với Sở KHĐT và UBND Thành phố Hà Nội để có giải pháp tốt nhất, sớm có quyết định giao cho liên danh làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

4.4.3. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở tai Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội:

- Lập QHMB chi tiết 1/500 và thoả thuận phương án Kiến trúc Sở QH_KT phê duyệt.

- Lập Báo cáo đầu tư, thiết kế KTTC và Tổng dự toán.

- Lập và triển khai công tác GPMB và thực hiện đầu tư xong 50% khối lượng dự án.

 4.4.4. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở sinh thái và trồng cây gỗ quí:

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế QHMB chi tiết 1/500 và lập báo cáo đầu tư trình UBND Tỉnh Vĩnh Phúc và HĐQT phê duyệt.

- Thực hiện di chuyển mỏ đá ra địa điểm khác.

4.4.5. Dự án: Khu  nhà ở để bán tại Quang Minh – Mê Linh - Vĩnh Phúc 


-  Hoàn chỉnh công tác giải phóng mặt bằng tại dự án 



-  Thi công hoàn chỉnh các 50 lô biệt thự còn dở dang và triển khai bán tiếp 107 lô còn lại .



-  Lợi nhuận dự kiến năm 2008 là : 15 tỷ đồng.  



4.5. Công tác đầu tư chiều sâu, máy móc thiết bị.


Để phục vụ cho công tác thi công các công trình xây dựng ngày càng nhiều và yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Năm 2008, dự kiến tăng thiết bị phục vụ sản xuất như sau :

a. Đầu tư chiều sâu thiết bị phục vụ sản xuất :





               
                                                                                                         ĐVT : Triệu đồng

	TT
	Công tác đầu tư mới
	Giá trị 

đầu tư
	Kế hoạch sử dụng vốn

	1
	Máy bơm bê tông tĩnh Putzmeiter : 01 cái
	3.000
	Quý III/2008

	2
	Cốp pha thép : 7.000 m2
	4.500
	Quý II/2008

	3
	Giáo hoàn thiện : 3.000 m2
	550
	Quý III, IV/2008

	4
	Giáo chống tổ hợp : 2.500 m2
	1.000
	Quý II/2008

	5
	Vận thăng chở người : 04 cái
	3.600
	Quý IV/2008

	6
	Xe chuyển trộn bê tông : 03 cái
	3.600
	Quý II/2008


b.  Trạm trộn bê tông thương phẩm 60 m3/h :


Di chuyển trạm trộn về vị trí quanh Hà Nội ( hoặc các dự án) để phục vụ công tác thi công của Công ty. Đầu tư một trạm trộn bê tông tại khu công nghiệp Bắc Giang.
c. Mỏ đá mới tại Vĩnh Phúc :


Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Mỏ đá mới để tiến hành xây dựng mỏ đá mới tại huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Đưa mỏ đá vào hoạt động khai thác, đảm bảo công ăn việc làm cho gần 100 CBCNV đang chờ việc do mỏ đá 4B – Xuân Hoà - Mê Linh – Vĩnh Phúc phải đóng cửa mỏ.
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính năm 2007 đã được Công ty TNHH  kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH  kiểm toán và tư vấn A&C 
- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến Công ty TNHH  kiểm toán và tư vấn A&C , Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 2 tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2007, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Các nhận xét đặc biệt: Không có.

2. Kiểm toán nội bộ: Không có.
VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN
- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: 
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
	Tòa nhà Vinaconex, Khu Đô thị Trung Hòa Nhân Chính, P. Nhân Chính, Thanh Xuân - HN
	2.548.407
	50,97%

	TỔNG CỘNG
	
	2.548.407
	50,97%


- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:
	Tên công ty
	Số tiền đầu tư

	Cổ phiếu của Công ty CP Vật tư ngành nước
	 1.512.500.000 

	Cổ phiếu của Công ty CP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex
	 1.490.000.000 

	Cổ phiếu của công ty CP Khách sạn Suối Mơ
	 666.600.000 

	Cổ phiếu của Công ty CP Ximăng Yên Bình
	 5.800.000.000 

	TỔNG CỘNG
	 9.469.100.000 


VII. TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Cơ cấu tổ chức của công ty:

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:


Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Chức vụ

	1
	Vũ Quý Hà
	27/04/1958
	011344391
	Chủ tịch HĐQT 

	2
	Phan Vũ Anh
	11/08/1974
	011740112
	Thành viên HĐQT

	3
	Phạm Thị Liên
	21/04/1954
	090079821
	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc 

	4
	Đỗ Trọng Quỳnh
	01/05/1962
	011732437
	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

	5
	Trần Đăng Lợi
	04/03/1953
	011324178
	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng


SƠ YẾU LÝ LỊCH
a) Chủ tịch HĐQT - Ông VŨ QUÝ HÀ 

· Họ và tên: 
VŨ QUÝ HÀ   
· Giới tính:
Nam 

· Ngày tháng năm sinh:
27/04/1958

· Nơi sinh:
Nam Định 


· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Nam Định

· Địa chỉ thường trú:
35B, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
(04) 753 4256

· Trình độ văn hóa:

10/10 

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư điện  

· Quá trình công tác:

· 10/1980 - 5/1983: 
Đại đội phó, Trung uý, Phó Bí thư chi đoàn - Phòng tham mưu đoàn 565, Bộ Quốc Phòng

· 06/1983 - 10/1989:
Cán bộ Trung tâm nghiên cứu thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy - Bộ Xây dựng 

· 11/1989  -01/1991: 

Đội trưởng - Đội Xây dựng công trình 555 tại I Rắc

· 02/1991 - 7/1991:
Cán bộ Trung tâm nghiên cứu Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy - Bộ Xây dựng 

· 08/1991 - 8/2003:
Phó giám đốc Công ty Tư vấn, Trưởng phòng đấu thầu, Giám đốc Trung tâm Đấu thầu và Quản lý dự án I - TCT VINACONEX

· 11/1994 - 8/1995:


Thực tập Quản lý xây dựng tại Nhật Bản

· 9/2003 - 03/2007 :
Uỷ viên HĐQT, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc - Công ty CP   Xây dựng số 2

· 04/2007 - nay :
Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng uỷ.

· Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng uỷ.

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
b) Thành viên HĐQT - Ông PHAN VŨ ANH

· Họ và tên: 
PHAN VŨ ANH 
· Giới tính:
Nam 

· Ngày tháng năm sinh:
11/08/1974

· Nơi sinh:
Phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội 


· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị

· Địa chỉ thường trú:
Số 244 Đường Âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
(04) 224 9292

· Trình độ văn hóa:
12/12 

· Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Luật  

· Quá trình công tác:

· 06/1996 - 01/1999:
Thư ký Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty VINACONEX

· 02/1999 - 7/2000: 
Chuyên viên phòng Pháp chế Tổng Công ty 
VINACONEX

· 08/2000 - 07/2003:
Phó Trưởng phòng Pháp chế - Tổng Công ty VINACONEX

· 07/2003 - 07/2006:
Trưởng phòng Đối ngoại - Pháp chế Tổng Công ty VINACONEX

· 20/07/2006 - nay:
Chánh văn phòng, Trưởng phòng Đối ngoại - Pháp chế, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng uỷ Tổng Công ty Vinaconex, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Vinaconex, Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 2

· Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 2
· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ giới Lắp máy và Xây dựng Vimeco, Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ, Uỷ viên HĐQT Công ty Vinaconex R&D. Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 11.
c) Thành viên HĐQT - Bà PHẠM THỊ LIÊN:

· Họ và tên: 
PHẠM THỊ LIÊN  
· Giới tính:
Nữ 

· Ngày tháng năm sinh:
21/04/1954

· Nơi sinh:
Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá 


· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Hoa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá

· Địa chỉ thường trú:
Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
(04) 836 3643

· Trình độ văn hóa:
10/10 

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Xây dựng  

· Quá trình công tác:

· 1977 - 1981:
Cán bộ kỹ thuật, Trưởng phòng KCS Công ty Xây lắp dân dụng - Bộ Cơ khí luyện kim

· 1981 - 1989:
Cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng số 2, nay là Công ty CP Xây dựng số 2.

· 1989 - 1999:
Đội trưởng Xây dựng Công ty Xây dựng số 2, nay là Công ty CP Xây dựng số 2.

· 1999 - 2005:
Phó trưởng phòng, trưởng phòng Đấu thầu và Quản lý Dự án Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 (tháng 10/2003 đến nay Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty).

· 2005 - nay:
Uỷ viên HĐQT, phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 2.

· Chức vụ công tác hiện nay: Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó Bí thư Đảng Uỷ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 2

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không.

d) Thành viên HĐQT -  Ông ĐỖ TRỌNG QUỲNH

· Họ và tên: 
ĐỖ TRỌNG QUỲNH 
· Giới tính:
Nam 

· Ngày tháng năm sinh:
01/05/1962

· Nơi sinh:
Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội

· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Xã Vĩnh Quỳnh - Huyện Thanh Trì - Hà Nội 

· Địa chỉ thường trú:
Nhà 15 ngõ 379 phố Đội Cấn - phường Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
(04) 8360285

· Trình độ văn hóa:
10/10

· Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư xây dựng   

· Quá trình công tác:

· 1982 - 1985:
Đi học Trung cấp kế toán tại trường Quản lý kinh tế tài chính tại Hà Nội

· 1985 - 1995:
Làm việc tại Công ty Xây dựng nhà ở số 3 - Sở Xây dựng Hà Nội - Làm ở Phòng Kế toán, Phòng Quản lý kinh tế, Phòng Kế hoạch - Kinh doanh của Công ty. Đi học tại chức Đại học kiến trúc Hà Nội

· 1995 - 2000:
Làm việc tại Công ty Xây dựng số 2 - Độ trưởng thi công

· 2000 - 03/2007:
Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 2

· 04/2007 - nay:
Uỷ viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng số 2

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

e) Thành viên HĐQT - Ông  TRẦN ĐĂNG LỢI

· Họ và tên: 
TRẦN ĐĂNG LỢI   

· Giới tính:
Nam 

· Ngày tháng năm sinh:
04/03/1953

· Nơi sinh:
Thôn Đào xá - xã Nghĩa Dân - Huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên


· Quốc tịch:
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Thôn Đào xá - xã Nghĩa Dân - Huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên

· Địa chỉ thường trú:
Số 12, ngách 34A/5, Khu 38B - Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

· ĐT liên lạc ở cơ quan:
(04) 7538269

· Trình độ văn hóa:
10/10 

· Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế tài chính  

· Quá trình công tác:

· 12/1976 - 10/1977: 
Công nhân Công ty xây dựng Xuân Hoà (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng số 2)

· 11/1977 - 12/1989:

Nhân viên kế toán Công ty xây dựng Xuân Hoà 

· 01/1990 - 05/1998: 
Nhân viên kế toán Tổng công ty VINACONEX, Phó phòng kế toán Công ty cổ phần Vinaconex số 6

· 06/1998 - 09/2002:
Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Cơ giới lắp máy và Xây dựng - VMC

· 10/2002 - 03/2007:
Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 

· 04/2007 - đến nay:
Uỷ viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng số 2

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng số 2

· Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Uỷ viên HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư ngành nước - VIWAPICO

· Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm: Không có

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:
Tổng số CBCNV (kể cả hợp đồng thời vụ)



: 2435 người,

Trong đó : - Số lao động trong danh sách biên chế chính thức

: 662  người

Gián tiếp 





: 269  người

Công nhân  trực tiếp sản xuất 


: 393 người



       - Số lao động hợp đồng thời vụ 



: 1773 người

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: Ông Đỗ Trọng Quỳnh giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay ông Vũ Quý Hà kể từ ngày 11/03/2008.
VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1. Danh sách Hội đồng quản trị: Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 có 05 thành viên trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành. 

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số cổ phần nắm giữ
	% tỷ lệ 
	Ghi chú

	1
	Vũ Quý Hà
	Chủ tịch HĐQT 
	63.905
	1,28%
	 Thành viên độc lập không điều hành

	2
	Phan Vũ Anh
	Thành viên HĐQT
	1.558
	0,03%
	 Thành viên độc lập không điều hành

	3
	Phạm Thị Liên
	Thành viên HĐQT 
	34.147
	0,68%
	

	4
	Đỗ Trọng Quỳnh
	Thành viên HĐQT
	24.276
	0,49%
	

	5
	Trần Đăng Lợi
	Thành viên HĐQT
	21.899
	0,44%
	


1.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số cổ phần nắm giữ
	% tỷ lệ 

	1
	Đặng Thanh Huấn
	Trưởng Ban kiểm soát
	3.896
	0,08%

	2
	Đỗ Quang Việt
	Thành viên Ban kiểm soát
	5.876
	0,12%

	3
	Trịnh Thị Hồng
	Thành viên HĐQT 
	7.808
	0,16%


2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

2.1 Cổ đông trong nước.

Cơ cấu cổ đông theo tư cách của cổ đông
	STT
	Cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Tỷ lệ %

	1
	Cổ đông chưa lưu ký
	2.601.300
	52,03%

	2
	Cổ đông đã lưu ký
	2.398.700
	47,97%

	
	Tổng
	5.000.000
	100%

	1
	Cổ đông tổ chức
	2.642.888
	52,86%

	2
	Cổ đông cá nhân
	2.357.112
	47,14%

	
	Tổng
	5.000.000
	100%


2.2 Cổ đông nước ngoài.
	STT
	Tên cổ đông
	Số cổ phần 
	Tỷ lệ %

	1
	CHEN SHU LI
	         1.267 
	0,025%

	2
	CHU CHUN CHI
	         1.246 
	0,025%

	3
	Dong Kon Shin
	            837 
	0,017%

	4
	Fukugawa Sachiko
	            100 
	0,002%

	5
	GEOFFREY ROBERT LOWERY KLEIN
	            279 
	0,006%

	6
	Hsieh, Chen-I
	         2.182 
	0,044%

	7
	Ioroi Shinichi
	         1.168 
	0,023%

	8
	KIKUCHI TAKASHI
	            467 
	0,009%

	9
	Kawashima Ikunori
	            233 
	0,005%

	10
	Kishimoto Koji
	            100 
	0,002%

	11
	Kuraishi Jiichiro
	            467 
	0,009%

	12
	LAI YUEH HUNG
	            100 
	0,002%

	13
	Lark Jun Park
	         1.235 
	0,025%

	14
	Lee Bong Un
	            200 
	0,004%

	15
	Lee Hee Jung
	         3.117 
	0,062%

	16
	Makoto Iwasaki
	         1.246 
	0,025%

	17
	Matsumaru  Ko
	            100 
	0,002%

	18
	Ohkura Toshimoto
	         4.117 
	0,082%

	19
	SHINICHI SANO
	            645 
	0,013%

	20
	Takami Murata
	            300 
	0,006%

	21
	Warin Loasakul
	         1.091 
	0,022%

	22
	Woo Jung Hyun
	         1.402 
	0,028%

	23
	YUTAKA NODA
	            100 
	0,002%

	24
	Yasui Takahiro
	            333 
	0,007%

	25
	Yoshikawa Masakatsu
	            133 
	0,003%

	26
	Yoshinori Kishimoto
	            467 
	0,009%

	27
	Leading Investment & Securities Co, Ltd
	         2.100 
	0,042%

	 
	 Tổng 
	       25.032 
	0,501%


2.3 Thông tin chi tiết về cổ đông lớn

	STT
	Cổ đông
	Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
	0103014768
	Toà nhà Vinaconex, khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
	2.548.407
	50,97%
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